Đề cương ôn tập học kì I – Ngữ văn 9 – Năm học 2016-2017
------------Trường THCS Lê Hồng Phong------------


TIẾNG VIỆT.

I. Khái niệm về từ  - Cấu tạo từ:

*Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa và  chức năng cấu tạo thành phần câu

* Cấu tạo từ: 

	Tiêu chí khu biệt số lượng tiếng
	Từ đơn (một tiếng)
	Từ phức (từ có từ hai tiếng trở lên)

	Tiêu chí khu biệt: quan hệ giữa các tiếng
	
	Từ ghép ( nghĩa)
	Từ láy ( âm thanh)

	Ví dụ
	Từ, đấy, nước, ta, chăm, nghề, và, có, tục, ngày, tết, làm
	Chăn nuôi, bánh chưng, bánh giày
	Thót thít, khanh khách, lom khom, ồm ồm


	Cấu tạo từ tiếngViệt

	Từ đơn
	Từ phức

	
	Từ ghép
	Từ láy

	
	Ghép đẳng lập
	Ghép chính phụ
	Láy toàn bộ
	Láy âm đầu
	Láy vần

	Nhà, cửa, xinh, đẹp, ăn, mặc
	Nhà cửa, xinh đẹp, ăn mặc
	Nhà rông, xinh gái
	
	Nhà nhiếc, tươi tắn, nhẩn nha
	Lò xo, lơ thơ, lảy bẩy

	
	
	
	Nhà nhà, đo đỏ, hùng hục
	
	


 II. Nghĩa của từ:

1. Khái niệm: Nghiã của từ là nội dung mà từ biểu thị ( Nội dung và hình thức)

2. Chức năng ngữ pháp của từ: Dùng để tạo ngữ và tạo câu

III. Các hiện tượng về nghĩa của từ:


1. Nghĩa gốc và nghĩa chuyển:
Là nghĩa đầu tiên của từ, có tần số sử dụng cao nhất khiến được cảm nhận là nghĩa chính; 

VD; Chân – Què chân- chân sử dụng với nghĩa gốc ( Bộ phận dưới cùng của cơ thể con người hay động vật, dùng để đi đứng, thường được coi là biểu tượng của hoạt động đi lại của con người.

2. Nghĩa chuyển: từ nghĩa ngốc nghĩa của từ được phát sinh ra thành nghĩa mới. Nghĩa mới được hình thành theo hai phương thức sau:

  + Theo phương thức ẩn dụ: Nghĩa mới được hình thành từ nhận thức trên những nét tương đồng (gíông nhau) VD;  Chân ---. Chân bàn , chân đèn

   + Theo phương thức hoán dụ: Nghĩa mới được hình thành từ nhận thức những nét tiếp cận ở gần nhau giữa các sự vật hiện tượng: VD: Chân ----> Có chân trong hội đồng; thế chân người khác.

3. Nhiều nghĩa và đồng âm.
Vd: diều hâu/ thả diều  

4. Đồng nghĩa và trái nghĩa. Nghĩa của chúng bị đẩy về hai thái cực đối lập nhau, (Trái nghĩa tuyệt đối, trái nghĩa tương đối. Phân biệt đối ngữ “Đầu voi đuôi chuột”)

+ Trái nghĩa: VD:To – nhỏ; đen - trắng

+ Đồng nghĩa. Có

5. Lớp từ  vựng tiếng Việt

+ Lớp từ ngữ Hán Việt. VD: Phi công; phi trường; phụ huynh học sinh; thiên hạ

+ lớp từ muợn và thuật ngữ: VD: xích, líp, intơnét

+ Lớp từ địa phương: VD; Mô, tê, vô, (dùng trong một địa bàn địa lý )

+ Biệt ngữ: là những từ chỉ dùng trong một tầng lớp người nhất định: VD – Cậu mợ (Thay cho gọi cha mẹ).

xẵng, cộc cằn, thô lỗ...

IV. Các biện pháp tu từ:

1. Phép tu từ so sánh. Là đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng kia có nét tương đồng. để làm tăng sức gợi cảm cho câu văn câu thơ (cho sự diễn đạt). Thường được dùng trong thơ, ca dao, văn miêu tả.

VD; Rừng đước dựng lên cao ngất như  hai dãy tường thành vô tận. (ngữ văn 6 tập 2)

     2. Nhân hoá: Là gọi hoặc tả con con vật... bằng những từ ngữ vốn được dùng để tả người làm cho thế giới loài vật trở nên gần gũi hơn. 

VD; trâu ơi...

3.ẩn dụ :

+ ẩn dụ: (so sánh gầm): là gọi tên sự vật , hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nhau nhằm mục địch tăng sức gợi cảm.  (thường có ở trong các văn bản miêu tả, nghị luận thuyết minh, thơ ca)

VD. Nắng giòn tan, Mặt trời trong lăng...

+ Các cách ẩn dụ:

-  ẩn dụ hình thức “Ngoài tường lập loè lửa lựu đâm bông”

- ẩn dụ phẩm chất: “

- ẩn dụ cách thức: 

- ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: “nắng chảy đầy vai”

4. Hoán dụ: Gọi tên sự vật này bằng tên sự vật hiện tượng kia trên cơ sơ những nét tương đồng giữa chúng. Nhằm tăng sức gợi cảm cho câu văn.

+ Các cách hoán dụ: 

- Dựa trên những dấu hiệu của sự vật: “ áo chàm đưa buổi phân ly”

- Bộ phận chỉ chính thể: “ Bàn tay ta làm nên tất cả”.

- Mối qua hệ giữa sự đối lập nhau: “ Một cây làm chẳng nên non....”

- Tập trung vào không gian giữa vật chứa đựng và vật bị chứa: “nông thôn, thị thành,...”

* Cần phân biệt giữa biện pháp tu từ và phát triển nghĩa. (phát triển nghĩa theo hai phương thức: ẩn dụ và hoán dụ có tính bền vững về nghĩa hơn so với biện pháp tu từ thì chỉ có nghĩa trong một văn bản cụ thể mà thôi 

5. Nói quá:(ngoa dụ) Thường được sử dụng nhiều trong tục ngữ ca dao. Là cách nói khoa trương phóng đại mức độ của sự tình được đề cập đến để nhấn mạnh, gây ấn tượng. “ cày đồng đang buổi ban trưa – Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”

6. Nói giảm nói tránh.(ngựơcvới nói quá)

7. Chơi chữ: là một biện pháp tu từ tổng hợp: Sử  dụng cách thức từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa..

8. Câu hỏi tu từ: 

V. Câu trúc hội thoại: Hội thoại được tỏ chức thành từng cuộc. Mỗi cuộ hội thoại là một cuộc trao đổi bằng ngôn từ giữa hai hay nhiều người với nhau về một đề tài nhất định, Một cuộc hội thoại có thể giới hạn trong một đề tài nhưng cũng có thể là một chương trình gồm nhiều đề tài nhằm trao đổi kiến thức hoặc chỉ là giải trí.

VD. Cuộc hội thoại một đề tài:

- Bác Tư đi dâu đó? Sáng nay bác có cày đám ruộng sau nhà không?

- Không, tôi phải lên huyện xin cái giáy cho thằng nhỏ đây.

- Thế bác cho tôi mượn con trâu tôi cày mấy luống vườn nhé!

- Cứ cày đi. Trưa là xong chứ gì? Đợi tôi về rai rai nhé.

Cuộc hội thoại nhiều chủ đề:

- Xin phép chị cho em ngày mai em nghỉ buổi sáng, em đưa cháu đi khám bệnh.

- Cháu bị bệnh thế nào?

- Cháu bị sốt cao từ tối hôm qua, em chưa biết bệnh gì.

- Được, em cứ cho cháu đi khám, để chị thu xếp công việc cho.

- Em cảm ơn chị. Chị cho em mượn vài chăm nhé, em phải mua thuốc cho cháu. mà em hết tiền rồi. Đầu tháng lương lương em trả chị ngay.

- Cuối tháng rồi , chị cũng kẹt, nhưng để chị mượn quỹ lương tạm ứng cho em. Em lấy trước một nửa tháng lương nhé.

- Vâng thế thì tốt quá , Em cảm ơn chị.

+ Hội thoại trên có hai đề tài: 1 là xin phép nghỉ làm, hai là mượn tiền. Đề tài đầu kết thúc ở câu cảm ơn thứ nhất; đề tài hai cũng kết thúc ở câu “ Em cảm ơn chị”

*Lượt lời trong hội thoại: 

1. Khái niệm: Là mỗi lượt người nói trong hội thoại (gồm nhiều câu hoặc có thể là một câu)

+ Hai lượt lời đối đáp nhau tạo nên một cặp hội thoại (Sẽ có cặp liền nếu có người khác xen vào thì gọi là cặp gián cách hay cặp thoại lồng)

VD: 

- Cậu ra goài phố đấy à? Tiện thể bỏ hộ tớ cái thư.

- Gián tem chưa?

- Rồi.

- ừ đưa đây tớ bỏ hộ cho.

- Cảm ơn nhé!

2. Các lỗi trong sử dụng lượt lời: 

a, Nói chêm là xen một câu rất ngắn vào lời người đang nói làm cho lượt lợi người này bị gián đoạn, nhưng không bị mất lượt.

b, Cắt lời: là động tác ngưng lời người đang nói để cho người khác được dành lượt nói, ví dụ trong cuộc họp người phát biểu đại chủ toạn cuộc họp có thể cắt lời.

c, Cướp lời: Là giành lượt lợi mọt cách thô bạo. trong khi người khác đang nói liền mạch.

*. Xưng hô trong hội thoại:

1. Vai xã hội: Vị trí của mỗi người trong mối quan hệ hội thoại.

+ Quan hệ tôn ti: Là quan hệ trên dưới hay ngang hàng theo tuổi tác hay thứ bậc trong dòng tộc hoặc chức vụ trong xã hội: Vai trên và vai dưới

+ Quan hệ tình cảm: Là xét theo mức độ hiểu biết lẫn nhau, thân thiện với nhau: Quan hệ thân thiết hay quan hệ đối nghịch (thù nhau) Thân – sơ

* Các mối quan hệ quyết định cung cách giao tiếp và hành động của mỗi người ở từng hoàn cảnh. Ngôn từ giao tiếp cũng phản ánh các vai xã hội ấy, trong nội dung nói năng và trước hết là cung cách xưng hô

2. Xưng hô trong hội thoại:  Khi mở cuộc hội thoại, hai bên đối thoại phải xác định mối quan hệ và xác định vai xã hội của mỗi bên để xưng hô. ở tiếng Việt, việc ấy bắt đầu ngay từ khi hai bên mở miệng chào nhau.

VD: Trò B gặp thầy giáo của mình: Có các cách chào thầy như sau:

· Thầy!




- Thầy ¹!

· Chào thầy!        



- Chào thầy ¹!

· Em chào thầy!



- Em chào thầy ¹!

3. Các phương châm hội thoại: Nguyên tắc và phương châm hội thoại – Cộng tác hội thoại

* Nguyên tắc: hãy đóng góp phần mình vào cuộc hội thoại một cách đúng yêu cầu, đúng lúc và đúng mục đích

* Phương châm:
+ Về lượng:
 Không nói thiếu.;Không nói thừa. * Nói vừa đủ
+ Về chất:Không nói điều mình tin là sai.Không hàm hồ (nói thiếu bằng chứng).* Nói những điều xác thực
+ Về quan hệ:Nói vào đề tài.
+ Về cách thức:Tránh nói tối nghĩa.Tránh nói lưỡng nghĩa.Tránh nói dông dài. (ngắn gọn)Tránh nói lộn xộn (có trật tự)
* Nói rõ ràng.

+ Lịch sự:- Đây là một phương châm quan trọng trong hội thoại. Nó không quyết định nộidung của hội thoại, nhưng nó có vai trò rất quan trọng đến thái độ tiếp nhận lời nói của người nghe
                                              PHẦN B: VĂN BẢN

BẢNG HỆ THỐNG HOÁ CÁC TÁC PHẨM THƠ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI.
	Tác phẩm - Tác giả
	Thể thơ - PTBĐ
	- Hoàn cảnh sáng tác

- Tác dụng
	Nội dung cơ bản
	Nghệ thuật

	Đồng chí - 

Chính Hữu
	Tự do- biểu cảm, tự sự, miêu tả
	 - Được viết đầu năm 1948, sau khi tác giả tham gia chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1947). In trong tập “Đầu súng trăng treo” (1966)

- Hoàn cảnh đó giúp cho ta hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống chiến đấu gian khổ của những người lính và đặc biệt là tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng cao cả.
	Bài thơ ca ngợi tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng của những người lính vào thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.
	- Hình ảnh thơ mộc mạc, giản dị, có sức gợi cảm lớn.

-Sử dụng bút pháp tả thực, có sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố hiện thực và lãng mạn

	Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật
	Kết hợp thể thơ 7 chữ và thể tám chữ (tự do)- Biểu cảm, tự sự, miêu tả
	- Viết năm 1969 khi cuộc kháng chiến chống Mĩ đang  trong gian đoạn vô cùng ác liệt.  Nằm trong chùm thơ được tặng giải Nhất cuộc thi thơ Báo Văn nghệ (1969) được đưa vào tập thơ “Vầng trăng quầng lửa” 

- Hoàn cảnh sáng tác đó giúp em hiểu thêm về cuộc kháng chiến gian khổ, ác liệt của dân tộc và tinh thần dũng cảm, lạc quan của những người lính trên tuyến đường Trường Sơn.
	Hình ảnh những chiến sĩ lái xe trên tuyến đường Trường Sơn trong những năm chống Mĩ với tư thế hiên ngang, tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp khó khăn nguy hiểm và ý chí chiến đấu giải phóng Miền Nam.
	- Giọng điệu ngang tàng, phóng khoáng pha chút nghịch ngợm.

- Hình ảnh thơ độc đáo, ngôn từ có tính khẩu ngữ gần với văn xuôi.

- Nhan đề độc đáo.

	Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận.
	Thất ngôn trường thiên (7 chữ)- Biểu cảm, miêu tả
	- Giữa năm 1958, Huy Cận có chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh. Từ chuyến đi thực tế này, hồn thơ Huy Cận mới thực sự nảy nở trở lại và dồi dào cảm hứng về thiên nhiên đất nước, về lao động và niềm vui của con người trước cuộc sống mới. Bài thơ được viết vào tháng 10/1958. In trong tập “Trời mỗi ngày lại sáng” (1958)

- Hoàn cảnh sáng tác đó giúp ta hiểu thêm về hình ảnh con người lao động mới, niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ đối với đất nước và cuộc sống mới.
	Bài thơ là sự kết hợp hài hoà giữa cảm hứng về thiên nhiên vũ trụ và cảm hứng về lao động và cuộc sống mới. Qua đó, bộc lộ niềm vui, niềm tự hào của con người lao động được làm chủ thiên nhiên và làm chủ cuộc sống của mình.
	- Âm hưởng thơ vừa khoẻ khoắn sôi nổi, vừa phơi phơi bay bổng.

- Cách gieo vần có nhiều biến hoá linh hoạt các vần trắc xen lẫn vần bằng, vần liền xen với vần cách.

- Nhiều hình ảnh tráng lệ, trí tưởng tượng phong phú. 

	Bếp lửa- Bằng Việt
	Kết hợp 7 chữ và 8 chữ- Biểu cảm, miêu tả, tự sự, nghị luận.
	- Được viết năm 1963, khi tác giả đang là sinh viên học ngành Luật ở nước ngoài (Liên Xô cũ). Bài thơ được đưa vào tập “Hương cây- Bếp lửa” (1968) tập thơ đầu tay của Bằng Việt- Lưu Quang Vũ.

- Hoàn cảnh này cho ta hiểu thêm tình yêu quê hương đất nước và gia đình của tác giả qua những kỉ niệm cụ thể về người bà và bếp lửa.
	Gợi lại những kỉ niệm đầy xúc động về người bà và tình bà cháu, đồng thời thể hiện lòng kính yêu trân trọng và biết ơn của cháu đối với bà và cũng là đối với gia đình, quê hương, đất nước.
	- Hình tượng thơ sáng tạo “Bếp lửa” mang nhiều ý nghĩa biểu tượng.

- Giọng điệu và thể thơ phù hợp với cảm xúc hồi tưởng và suy ngẫm.

	Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ- Nguyễn Khoa Điềm
	Chủ yếu là 8 chữ- Biểu cảm, tự sự
	- Được viết năm 1971, khi tác giả đang công tác ở chiến khu miền Tây Thừa Thiên.

- Hoàn cảnh sáng tác đó giúp ta hiểu được tình yêu con gắn liền với tình yêu quê hương đất nước của người người phụ nữ dân tộc Tà-ôi.
	Thể hiện tình yêu thương con của người mẹ dân tộc Tà-ôi gắn với lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu và khát vọng về tương lai.
	Giọng điệu ngọt ngào, trìu mến, mang âm hưởng của lời ru.

	Ánh trăng -Nguyễn Duy
	Thể thơ 5 chữ- Biểu cảm, tự sự.
	- Được viết năm 1978, 3 năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. In trong tập thơ cùng tên của tác giả.

- Hoàn cảnh sáng tác giúp ta hiểu được cuộc sống trong hoà bình với đầy đủ các tiện nghi hiện đại khiến con người dễ quên đi quá khứ gian khổ khó khăn; hiểu được cái giật mình, tự vấn lương tâm đáng trân trọng của tác giả của tác giả.
	Như một lời nhắc nhở của tác giả về những năm tháng gian lao của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên đất nước. Qua đó, gợi nhắc con người có thái độ ân nghĩa thuỷ chung với thiên nhiên với quá khứ.
	- Như một câu chuyện riêng có sự kết hợp hài hoà giữa tự sự và trữ tình.

- Giọng điệu tâm tình, tự nhiên, hài hoà, sâu lắng.

- Nhịp thơ trôi chảy, nhẹ nhàng, thiết tha cảm xúc khi trầm lắng suy tư.

- Kết cấu giọng điệu tạo nên sự chân thành, có sức truyền cảm sâu sắc.


HỆ THỐNG HOÁ CÁC TÁC PHẨM TRUYỆN VIỆT NAM. 
TRUYỆN TRUNG ĐẠI
	Tác phẩm- Tác giả
	Thể loại- PTBĐ
	HCST (xuất xứ)
	Nội dung
	Nghệ thuật

	Chuyện người con gái Nam Xương- Nguyễn Dữ
	- Truyện truyền kì.

- Tự sự, biểu cảm
	- Thế kỉ 16
	Khẳng định vẻ đẹp tâm hồn truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, niềm cảm thương số phận bi kịch của họ dưới chế độ phong kiến.
	-Truyện truyền kì viết bằng chữ Hán; kết hợp các yếu tố hiện thực và yếu tố hoang đường kì ảo với cách kể chuyện, xây dựng nhân vật rất thành công.

	Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Vũ trung tuỳ bút)- Phạm Đình Hổ
	- Tuỳ bút
	- Thế kỉ 18
	Phản ánh đời sống xa hoa vô độ, sự nhũng nhiễu nhân dân của bọn vua chúa quan lại phong kiến thời vua Lê chúa Trịnh suy tàn.
	- Tuỳ bút chữ Hán, ghi chép theo cảm hứng sự việc, câu chuyện con người đương thời một cách cụ thể, chân thực, sinh động

	Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)- Ngô gia văn phái
	- Thể chí- Tiểu thuyết lịch sử
- Tự sự, miêu tả
	- TK 18
	Hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ- Quang Trung với chiến công thần tốc đại phá quân Thanh; sự thất bại thảm hại của quân Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống phản nước hại dân.
	Tiểu thuyết lịch sử chương hồi viết bằng chữ Hán; cách kể chuyện nhanh gọn, chọn lọc sự việc, khắc hoạ nhân vật chủ yếu qua hành động và lời nói.

	Truyện Kiều- Nguyễn Du
	- Truyện thơ Nôm

- Tự sự, miêu tả, biểu cảm.
	- TK 18- 19
	- Thời đại, gia đình và cuộc đời của Nguyễn Du.

- Tóm tắt Truyện Kiều.

- Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo.


	- Truyện thơ Nôm lục bát.

- Ngôn ngữ có chức năng biểu đạt, biểu cảm và thẩm mĩ.

- Nghệ thuật tự sự: dẫn chuyện, xây dựng nhân vật, miêu tả thiên nhiên…

	Chị em Thuý Kiều- Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du
	-Tự sự, miêu tả, biểu cảm (nổi bật là miêu tả)
	- TK 18- 19
	- Trân trọng ngợi ca vẻ đẹp của chị em Thuý Kiều, dự cảm về số phận nhân vật.

-> cảm hứng nhân văn sâu sắc.


	- Bố cục chặt chẽ, hoàn chỉnh; bút pháp ước lệ tượng trưng; ngôn ngữ tinh luyện, giàu cảm xúc; khai thác triệt để biện pháp tu từ

	Cảnh ngày xuân- Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du
	- Tự sự, miêu tả (nổi bật là miêu tả)
	- TK 18- 19
	 Bức tranh  thiên  nhiên, lễ hội mùa xuân tươi đẹp, trong sáng.
	Từ ngữ bút pháp miêu tả giàu chất tạo hình.

	Kiều ở lầu Ngưng Bích- Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du
	- Tự sự, biểu cảm, miêu tả (nổi bật là biểu cảm)
	- TK 18- 19
	Cảnh ngộ cô đơn, buồn tủi và tấm lòng thuỷ chung, hiếu thảo của Thuý Kiều.
	Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, miêu tả nội tâm, sử dụng ngôn ngữ độc thoại, điệp từ, điệp cấu trúc…

	Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga- Trích truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu
	- Truyện thơ Nôm.

-  Tự sự,  miêu tả, biểu cảm
	- TK 18- 19
	Khắc hoạ những phẩm chất đẹp đẽ của hai nhân vật: Lục Vân Tiên tài ba dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài; Kiều Nguyệt Nga hiền hậu, nết na, ân tình.
	Ngôn ngữ giản dị mộc mạc mang màu sắc Nam Bộ; xây dựng nhân vật qua hành động, cử chỉ lời nói.

	TRUYỆN HIỆN ĐẠI

	Làng- Kim Lân
	- Truyện ngắn

-  Tự sự,  miêu tả, biểu cảm
	- Năm 1948. Thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đăng lần đầu trên tạp chí Văn nghệ năm 1948.

- Hoàn cảnh đó giúp ta hiểu được cuộc sống và tinh thần kháng chiến, đặc biệt là nét chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân đó là tình yêu làng gắn bó, thống nhất với tình yêu đất nước.
	Qua tâm trạng đau xót,  tủi hổ của ông Hai ở nơi tản cư khi nghe tin đồn làng mình theo giặc, truyện thể hiện tình yêu làng quê sâu sắc thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến của người nông dân.
	Xây dựng cốt truyện tâm lí, tình huống truyện đặc sắc; miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc, tinh tế; ngôn ngữ nhân vật sinh động, giàu tính khẩu ngữ, thể hiện cá tính của nhân vật; cách trần thuật linh hoạt, tự nhiên.

	Lặng lẽ Sa Pa- Nguyễn Thành Long
	- Truyện ngắn

-  Tự sự,  miêu tả, biểu cảm, nghị luận.
	- Được viết  vào mùa hè năm 1970, là kết quả của chuyến thực tế ở Lào Cai của tác giả, khi miền Bắc tiến lên xây dựng CNXH,  xây dựng cuộc sống mới. Rút từ tập “Giữa trong xanh” (1972).

- Hoàn cảnh sáng tác đó giúp ta hiểu đựợc cuộc sống, vẻ đẹp của những con người lao động  thầm lặng, có cách sống đẹp, cống hiến sức mình cho đất nước.
	Cuộc gặp gỡ tình cờ của ông hoạ sĩ, cô kĩ sư mới ra trường với người thanh niên làm việc một mình tại trạm khí tượng trên núi cao Sa Pa. Qua đó, truyện ca ngợi những người lao động thầm lặng, có cách sống đẹp, cống hiến sức mình cho đất nước.
	Truyện xây dựng tình huống hợp lí, cách kể chuyện hợp lí, tự nhiên; miêu tả nhân vật từ nhiều điểm nhìn; ngôn ngữ chân thực giàu chất thơ và chất hoạ; có sự kết hợp giữa tự sự, trữ tình với bình luận.

	Chiếc lược ngà- Nguyễn Quang Sáng
	- Truyện ngắn.

- Tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận.
	- Được viết năm 1966, khi tác giả đang hoạt động ở chiến trường Nam Bộ, tác phẩm được đưa vào tập truyện cùng tên.

- Hoàn cảnh sáng tác đó giúp ta hiểu được cuộc sống chiến đấu và đời sống tình cảm của người lính, của những gia đình Nam Bộ - tình cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh. 
	Câu chuyện éo le và cảm động về hai cha con: ông Sáu và bé Thu trong lần ông về thăm nhà và ở khu căn cứ. Qua đó truyện ca ngợi tình cha con thắm thiết trong hoàn cảnh chiến tranh.
	Nghệ thuật miêu tả tâm lí, tính cách nhân vật, đặc biệt là nhân vật trẻ em; xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên.


BẢNG HỆ THỐNG HOÁ CÁC TÁC GIẢ VĂN HỌC 
	Tác giả
	Tiểu sử
	Đặc điểm, phong cách sáng tác.
	Tác phẩm chính

	Nguyễn Dữ
	Sống ở thế kỉ XVI, thời kì chế độ phong kiến đang từ đỉnh cao của sự thịnh vượng cuối TK XV, bắt đầu lâm vào tình trạng loạn lạc suy yếu.  Thi đậu cử nhân, ra làm quan một năm rồi lui về sống ẩn dật ở quê nhà nuôi mẹ già, đóng cửa viết sách.
	- Là nhà văn lỗi lạc, là học trò xuất sắc của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Là người mở đầu cho dòng văn xuôi Việt Nam, với bút lực già dặn, thông minh và tài hoa.
	Truyền kì mạn lục: viết bằng chữ Hán; ghi chép tản mạn những truyện kì lạ được lưu truyền.

	Phạm Đình Hổ
	- Sinh 1768, mất 1839; tên chữ là Tùng Niên hoặc Bình Trực, hiệu Đông Dã Tiều. Quê Đan Loan- Đường An- Hải Dương (nay là Nhân Quyền- Bình Giang- Hải Dương); Sinh ra trong một gia đình khoa bảng, cha từng đỗ cử nhân, làm quan dưới triều Lê.
	Là một nho sĩ sống trong thời chế độ phong kiến đã khủng hoảng trầm trọng nên có tư tưởng muốn ẩn cư và sáng tác những tác phẩm văn chương, khảo cứu về nhiều lĩnh vực: văn học, triết học, lịch sử, địa lí…
	- Vũ trung tuỳ bút (Tuỳ bút viết trong những ngày mưa)- Tác phẩm chữ Hán, được viết đầu thế kỉ 19.

-  Tang thương ngẫu lục.

	Ngô gia văn phái
	Một nhóm các tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai tỉnh Hà Tây. Trong đó có hai tác giả chính là Ngô Thì Chí (1758- 1788) làm quan dưới thời Lê Chiêu Thống và Ngô Thì Du (1772- 1840) làm quan dưới thời Nguyễn.
	 Là dòng họ nổi tiếng về khoa bảng và làm quan.
	Hoàng Lê nhất thống chí (tác phẩm viết bằng chữ Hán ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh trả lại Bắc Hà cho vua Lê)

	Nguyễn Du
	- Tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên (1765- 1820), quê ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

- Ông sinh ra trong một gia đình quí tộc có nhiều đời làm quan và có truyền thống văn học, cha ông là Nguyễn Nghiễm làm đến chức tể tướng. Bản thân ông cũng thi đậu tam trường và làm quan dưới triều Lê và Nguyễn. Có cuộc đời từng trải, từng chạy vào Nam theo Nguyễn ánh, bị bắt giam rồi được thả. Khi làm quan dưới triều Nguyễn được cử làm chánh sứ đi Trung Quốc 2 lần, nhưng lần thứ 2 chưa kịp đi thì bị bệnh mất tại Huế.
	Là người có kiến thức sâu rộng, am hiểu văn hoá dân tộc và văn chương Trung Quốc. Cuộc đời từng trải, đi nhiều, tiếp xúc nhiều đã tạo cho Nguyễn Du một vốn sống phong phú và niềm cảm thông sâu sắc với những đau khổ của nhân dân. Nguyễn Du là một thiên tài văn học, là đại thi hào dân tộc, là danh nhân văn hoá thế giới và là một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn.
	- Tác phẩm chữ Hán: Thanh Hiên thi tập, Bắc hành tạp lục, Nam trung tạp ngâm.

- Tác phẩm chữ Nôm: Truyện Kiều, Văn chiêu hồn, Văn tế sống hai cô gái Trường Lưu…..

	Nguyễn Đình Chiểu
	Sinh 1822 mất 1888, quê cha ở Phong Điền- Thừa Thiên Huế, quê mẹ ở làng Tân Khánh, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định (nay là TP Hồ Chí Minh). Xuất thân từ một gia đình quan lại nhỏ, cuộc đời ông gặp nhiều bất hạnh, khổ đau nhưng với ý chí và nghị lực mạnh mẽ, sống vươn lên số phận, có ích cho đời.
	- Là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm. Ông là nhà thơ lớn của dân tộc, nhà thơ yêu nước.

- Thơ văn của ông mang phong cách của người dân Nam Bộ, là vũ khí chiến đấu sắc bén.
	Dương Từ- Hà Mậu, Truyện Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Văn tế Trương Định…

	Chính Hữu

	Tên thật là Trần Đình Đắc (1926- 2007) quê ở Can Lộc- Hà tĩnh. Năm 1946 ông gia nhập trung đoàn thủ đô.
	- Là nhà thơ quân đội, tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (2000)

- Thơ ông thường viết về người lính và chiến tranh, với cảm xúc dồn nén, ngôn ngữ và hình ảnh chọn lọc, hàm súc.  
	Tập thơ: Đầu súng trăng treo (1966)


	Phạm Tiến Duật
	- Sinh năm 1941 mất 2007, quê ở Thanh Ba- Phú Thọ.
	- Thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ.

- Thơ ông thường thường tập trung thể hiện hình ảnh thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ với giọng điệu sôi nổi, trẻ trung hồn nhiên, tinh nghịch mà sâu sắc.
	Vầng trăng quầng lửa (1970), Thơ một chặng đường (1971) ở hai đầu núi (19981) Tuyển tập Phạm Tiến Duật (2007)...

	Huy Cận
	Tên thật là Cù Huy Cận (1919- 2005), quê ở làng Ân Phú- Vũ Quang- Hà Tĩnh.
	- Là một trong những cây bút nổi tiếng trong phong trào Thơ mới, đồng thời là một trong những nhà thơ tiêu biểu của nền thơ Hiện đại Việt Nam. Huy Cận được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT (1996)

- Cảm hứng chính trong trong sáng tác của ông là cảm hứng về thiên nhiên, vũ trụ và cảm hứng về con người lao động.
	Lửa thiêng (1940), Vũ trụ ca (1942), Trời mỗi ngày lại sáng (1958), Đất nở hoa (1960)…

	Bằng Việt
	Tên khai sinh là Nguyễn Việt Bằng sinh 1941, quê ở Thạch Thất- Hà Tây.
	- Thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Từng là Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Nội.

- Thơ của Bằng Việt thường khai thác những kỉ niệm và gợi ước mơ của tuổi trẻ với giọng thơ trầm lắng, mượt mà, trong trẻo, ttràn đầy cảm xúc.
	Tập thơ: Hương cây- Bếp lửa (Bằng Việt - Lưu Quang Vũ)

Những gương mặt, những khoảng trời (1973). Khoảng cách giữa lời (1983), Cát sáng (1986), Bếp lửa- Khoảng trời (1988)

	Nguyễn Khoa Điềm
	Sinh năm 1943, quê ở xã Phong Hoà- Phong Điền tỉnh Thừa Thiên- Huế.
	- Là nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, từng là Tổng thư kí Hội nhà văn Việt Nam, từ năm 2000 ông giữ cương vị Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tư tưởng văn hoá Trung ương.

- Thơ ông giàu chất suy tư, dồn nén cảm xúc, thể hiện tâm tư của người trí thức tham gia vào cuộc chiến đấu của nhân dân.
	Trường ca Mặt đường khát vọng, Đất nước….

	Nguyễn Duy
	Tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ sinh năm 1948, quê ở Quảng Xá nay là phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá.
	- Là nhà thơ quân đội, trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Được trao giải Nhất cuộc thi thơ Báo Văn nghệ năm 1972- 1973.

- Thơ ông thường giàu chất triết lí, thiên về chiều sâu nội tâm với những trăn trở day dứt suy tư.
	Các tập thơ Cát trắng, ánh trăng…

	Kim Lân
	Tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài (1920- 2007), quê ở Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.. 
	- Là nhà văn có sở trường viết truyện ngắn, là người am hiểu và gắn bó với nông thôn và người nông dân.

- Đề tài chính trong sáng tác của Kim Lân là sinh hoạt làng quê và cảnh ngộ của người nông dân sau luỹ tre làng.
	Con chó xấu xí, Nên vợ nên chồng, Vợ nhặt…

	Nguyễn Thành Long
	Sinh 1925 mất 1991, quê ở Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
	- Là cây bút chuyên viết truyện ngắn và kí từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp.

- Truyện của ông thường giàu chất thơ trong trẻo, nhẹ nhàng, thể hiện khả năng cảm nhận đời sống phong phú.
	- Kí: Bát cơm cụ Hồ (1952, Gió bấc gió nồm (1956)…

- Truyện: Chuyện nhà chuyện xưởng (1962) Trong gió bão (1963) Tiếng gọi (1966), Giữa trong xanh (1972)…

	Nguyễn Quang Sáng
	Sinh năm 1932, quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
	- Là một nhà văn Nam Bộ, am hiểu và gắn bó với mảnh đất Nam Bộ.

- Sáng tác của ông chủ yếu tập trung viết về cuộc sống và con người Nam Bộ trong chiến tranh và sau hoà bình.
	Đất lửa, Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng, Chiếc lược ngà…


HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC VỀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM
(TÓM TẮT, TÌNH HUỐNG TRUYỆN, NGÔI KỂ) - (NV9)
	Truyện
	Tóm tắt
	Tình huống
	Tác dụng
	Ngôi kể
	Tác dụng

	Làng (Kim lân)
	- Trong kháng chiến, ông Hai- người làng Chợ Dầu, buộc phải rời làng. ở nơi tản cư,  ông luôn nhớ và tự hào về làng mình, ông vui với những tin kháng chiến qua các bản thông tin. Ông lấy làm vui sướng và hãnh diện về tinh thần anh dũng kháng chiến của dân làng...

- Gặp những người dưới xuôi lên, qua trò chuyện nghe tin làng mình theo Việt gian, ông Hai sững sờ vừa xấu hổ vừa căm. 

- Chỉ khi tin này được cải chính, ông mới trở lại vui vẻ, phấn chấn và càng tự hào về làng của mình.
	 Tin xấu về làng chợ Dầu theo giặc đã làm ông Hai dằn vặt, khổ sở đến khi sự thật đựơc sáng tỏ.
	Tình yêu làng và tình yêu nước được biểu hiện rõ nét và sâu sắc.
	 Ngôi thứ 3, theo cái nhìn và giọng điệu của nhân vật ông Hai
	Không gian truyện được mở rộng hơn, tính khách quan của hiện thực dường như được tăng cường hơn; người kể dễ dàng linh hoạt điều khiển mạch kể.

	Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)
	- Truyện kể về một chuyến đi thực tế ở Lào Cai của người hoạ sĩ và cuộc sống, công việc của người thanh niên trẻ trên đỉnh Yên Sơn. Qua trò chuyện, người hoạ sĩ và cô gái biết anh thanh niên là “người cô độc nhất thế gian”, anh làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu.

- Với tình yêu cuộc sống, lòng say mê công việc anh thanh niên đã tạo cho mình một cuộc sống đẹp và không cô đơn...

- Cuộc gặp gỡ và trò chuyện vui vẻ của bác lái xe, người hoạ sĩ, cô kĩ sư trẻ và anh thanh niên về cuộc sống, công việc...Anh thanh niên biếu quà cho bác lái xe, tặng hoa cho cô gái trước căn nhà gọn gàng, ngăn nắp với bàn ghế, tủ sách, biểu đồ, thống kê đã làm cho những người khách thích thú và hẹn ngày sẽ trở lại...

- Chia tay nhau, nhưng hình ảnh về con người, cuộc sống của anh thanh niên đã để lại trong họ niềm cảm phục và mến yêu...
	Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa ba người trên đỉnh Yên Sơn 2600m.
	Phẩm chât của các nhân vật được bộc lộ rõ nét đặc biệt là nhân vật anh thanh niên
	Ngôi thứ 3, đặt vào nhân vật ông hoạ sĩ.
	Điểm nhìn trần thuật đặt vào nhân vật ông hoạ sĩ, có đoạn là cô kĩ sư, làm cho câu chuyện vừa có tính chân thực, khách quan, vừa tạo điều kiện thuận lợi làm nổi bật chất trữ tình.

	Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)
	Truyện kể về tình cảm cha con ông Sáu trong chiến tranh chống Mĩ. Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến, mãi cho đến khi con gái (bé Thu) lên 8 tuổi ông mới có dịp về thăm nhà và thăm con với tất cả lòng mong nhớ của mình... 

- Khi gặp ông Sáu, bé Thu không chịu nhận ông là cha của mình, vì vết sẹo trên mặt đã làm cho ông không giống với người cha trong bức ảnh mà em đã biết. Bé Thu đã cư xử với ông Sáu như một người xa lạ...

- Đến lúc bé Thu nhận ông Sáu là người cha thân yêu của  mình thì cũng là lúc ông phải chia tay con trở lại chiến khu, tình cảm cha con trogn bé Thu trỗi dậy một cách mãnh liệt, thiết tha. Trước lúc chia tay, bé Thu dặn ông Sáu làm cho mình một chiếc lược bằng ngà voi...

- Nhớ lời dặn của con, ở chiến khu, ông Sáu đã dành tình cảm thương yêu của mìnhh để làm một chiếc lược ngà tặng con gái yêu của mình. Những trong một trận càn, ông đã hy sinh. Trước lúc nhắm mắt, ông đã trao cây lược cho một người đồng đội nhờ về trao tận tay cho bé Thu...
	Ông Sáu về thăm vợ con, con kiêm quyết không nhận ba; đến lúc nhận thì  đã phải chia tay; đến lúc hy sinh ông Sáu vẫn không được gặp lại bé Thu lần nào
	Làm cho câu chuyện trở nên bất ngờ, hấp dẫn nhưng vẫn chân thực vì phù hợp với lô gíc cuộc sống thời chiến tranh và tính cách các nhân vật. Nguyên nhân được lí giải thú vị (cái thẹo)
	Ngôi thứ nhất; Nhân vật người kể chuyện xưng “tôi” (bác Ba)
	Câu chuyện trở nên chân thực hơn, gần gũi hơn qua cái nhìn và giọng điệu của chính người chứng kiến câu chuyện.


                                              PHẦN C: TẬP LÀM VĂN
I. ÔN LẠI KIẾN THỨC VỀ VĂN TỰ SỰ:

   Chú ý các đề trong sách giáo khoa (xem lại các đề đã  lập dàn ý và ôn luyện trong chương trình)

II.LẬP DÀN Ý SƠ LƯỢC CHO MỘT SỐ ĐỀ BÀI PHÂN TÍCH NHÂN VẬT VÀ TÁC PHẨM:
	
	Tác phẩm (đoạn trích)
	Luận điểm- luận cứ cơ bản

	
	Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ)
	* Giá trị nội dung:

- Giá trị hiện thực:

+ Tác phẩm đề cập tới số phận bi kịch của một người phụ nữ dưới chế độ phong kiến qua nhân vật Vũ Nương.

+ Phản ánh hiện thực về xã hội phong kiến Việt Nam bất công, vô lí.

- Giá trị nhân đạo:

+ Ca ngợi, trân trọng vẻ đẹp của người phụ nữ thông qua hình tượng nhân vật Vũ Nương.

+ Thương cảm cho số phận đau khổ bi kịch của người phụ nữ dưới chế độ p/k qua nhân vật Vũ Nương.

+ Lên tiếng tố cáo xã hội phong kiến bất công tàn bạo.

+ Đề cao nhân nghĩa “ở hiền gặp lành” qua phần kết thúc có hậu.

* Nhân vật Vũ Nương:

​- Vũ Nương là người phụ nữ thuỳ mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp.

+ Khi chồng ở nhà nàng hết mực giữ gìn khuôn phép, gia đình êm ấm hoà thuận.

+ Khi chồng đi lính nàng ở nhà nuôi dạy con thơ, chăm sóc mẹ già.

+ Trước sau vẫn trọn tình, vẹn nghĩa, thuỷ chung.

- Vũ Nương có số phận đau khổ, oan khuất..

+ Sống cô đơn trong cảnh thiếu phụ vắng chồng.

+ Bị chồng nghi oan, ruồng rẫy và đánh đuổi đi.

+ Tự vẫn ở bến sông Hoàng Giang.

	
	Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Phạm Đình Hổ)
	* Thói ăn chơi xa xỉ, vô độ của chúa Thịnh Vương (Trịnh Sâm) và các quan hầu cận trong phủ chúa.

- Chúa cho xây dựng nhiều cung điện, đình đài ở các nơi để thoả mãn ý thích “đi chơi ngắm cảnh đẹp”, ý thích đó cứ triền miên, nối tiếp đến không cùng, hao tiền tốn của.

- Những cuộc rong chơi của chúa Thịnh Vương diễn ra thường xuyên “tháng 3, 4 lần” huy động rất đông người hầu hạ, các nội thần, các quan hộ giá nhạc công...bày ra nhiều trò giải trí lố lăng và tốn kém.

- Thú chơi cây cảnh: trong phủ chúa với bao nhiêu “trân cầm dị thú, cổ mộc quái thạch” điểm xuyết bày vẽ ra hình non bộ trông như bến bể đầu non...

* Thói tham lam, nhũng nhiễu của quan lại trong phủ chúa.

- Dùng thủ đoạn “nhờ gió bẻ măng” ra doạ dẫm, cướp bóc của dân.

- Lập mưu đêm đến cho tay chân sai lính lẻn vào “lấy phăng đi, rồi buộc cho tội đem giấu vật cung phụng để doạ giẫm lấy tiền”.

- Ngang ngược “phá nhà, huỷ tường” của dân để khiêng hòn đá hoặc cây cối mà chúng cướp được.

	
	Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô gia văn phái)
	* Hình tượng người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ- Quang Trung.

- Nguyễn Huệ là người có lòng yêu nước nồng nàn.

    + Căm thù và có ý chí quyết tâm diệt giặc 

    + Lời chỉ dụ.

- Quang Trung là người quyết đoán, trí thông minh sáng suốt, có tài mưu lược và cầm quân.

+ Tự mình “đốc suất đại binh” ra Bắc, tuyển mộ quân sĩ và mở cuộc duyệt binh lớn, đích thân dụ tướng sĩ, định kế hoạch tấn công vào đúng dịp Tết Nguyên Đán.

+ Có tài phán đoán, tài điều binh khiển tướng.

+ Chiến thuật linh hoạt, xuất quỷ nhập thần, biết tập trung vào những

 khâu hiểm yếu, then chốt.

+ Có tầm nhìn chiến lược, trước khi tiến công đánh giặc đã định được ngày chiến thắng.

-> Nguyễn Huệ- Quang Trung tiêu biểu cho truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, anh hùng dân tộc.

* Bộ mặt bọn xâm lược, bọn bán nước và sự thất bại của chúng.

- Bản chất kiêu căng, tự phụ nhưng rất hèn nhát của bọn xâm lược, thể hiện qua nhân vật Tôn Sĩ Nghị và một số tướng của y.

- Số phận bi đát của bọn vua quan bán nước hại dân.

	
	Chị em Thuý Kiều (Truyện Kiều- Nguyễn Du)
	* Giới thiệu khái quát nét đẹp chung và riêng của hai chị em Thuý Vân và Thuý Kiều.

+ Vẻ đẹp về hình dáng (mai cốt cách), vẻ đẹp về tâm hồn (tuyết tinh thần)-> hoàn mĩ “mười phân vẹn mười”

+ Mỗi người có vẻ đẹp riêng.

* Nhan sắc củaThuý Vân:

+ Vẻ đẹp cao sang, quí phái “trang trọng khác vời”: khuôn mặt, nét ngài, tiếng cười, giọng nói, mái tóc, làn da được so sánh với trăng, hoa, mây tuyết-> vẻ đẹp phúc hậu đoan trang.

+ Vẻ đẹp gần gũi với thiên nhiên, hoà hợp với thiên nhiên-> số phận bình lặng suôn sẻ.

* Vẻ đẹp của Thuý Kiều:

+ Đẹp sắc sảo, mặn mà (trí tuệ và tâm hồn), đẹp nghiêng nước, nghiêng thành.

+ Đẹp đến nỗi thiên nhiên phải ghen ghét, đố kị-> số phận đau khổ, truân chuyên, sóng gió.

+ Thuý Kiều là con người đa tài, hoàn thiện, xuất chúng.

+ Trái tim đa sầu, đa cảm.

	
	Cảnh ngày xuân (Truyện Kiều- Nguyễn Du)
	* Khung cảnh mùa xuân bát ngát, tràn đầy sức sống.

+ Nền xanh ngút mắt, điểm vài bông lê trằng-> màu sắc hài hoà, sống động mới mẻ, tinh khiết.

+ Bút pháp ước lệ cổ điển: pha màu hài hoà.

* Không khí lễ hội đông vui, náo nhiệt, nét văn hoá truyền thống.

- Lễ tảo mộ
- Hội đạp thanh

*Cảnh thiên nhiên buổi chiều đẹp nhưng thoáng buồn có dáng người buâng khuâng, bịn rịn, xao xuyến.

	
	Kiều ở lầu Ngưng Bích (Nguyễn Du)
	* Thiên nhiên hoang vắng, bao la đến rợn ngợp; sự cô đơn trơ trọi, cay đắng, xót xa của Thuý kiều.

* Tâm trạng đau buồn, lo lắng sợ hãi của Thuý Kiều: nỗi buồn trào dâng, lan toả vào thiên nhiên như từng đợt sóng.

+ Cửa bể chiều hôm: bơ vơ, lạc lõng.

+ Thuyền ai thấp thoáng xa xa: vô định.

+ Ngọn nước mới sa, hoa trôi: tương lai mờ mịt, không sức sống.

+ Tiếng sóng: sợ hãi, dự cảm về cuộc sống.

+ Buồn trông: điệp từ-> nỗi buồn dằng dặc, triền miên, liên tiếp...

	
	Lục Vân Tiên cứu kiều Nguyệt  Nga (Truyện Lục Vân Tiên- Nguyễn Đình Chiểu)
	* Hình ảnh Lục Vân Tiên - người anh hùng nghĩa hiệp

- Là anh hùng tài năng có tấm lòng vì nghĩa vong thân.

- Là con người chính trực, hào hiệp, trọng nghĩa khinh tài, từ tâm nhân hậu.

- Là người có lý tưởng sống sống cao đẹp : “ Nhớ câu kiến nghĩa bất vi, Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”.

* Hình ảnh Kiều Nguyệt Nga:

 - Là cô gái khuê các, thuỳ mị nết na, có học thức .

 - Là người rất mực đằm thắm và trọng ân tình.

	
	Đồng chí (Chính Hữu)
	* Hình ảnh người lính thời kì đầu kháng chiến.

- Họ là những người nông dân mặc áo lính, ra đi từ những miền quê nghèo khó “nước mặn đồng chua”, “đất cày lên sỏi đá”.

- Đất nước có chiến tranh, họ sẵn sàng cầm súng lên đường, để lại sau lưng quê hương, công việc và tình cảm nhớ thương của người thân .

- Họ là những người chiến sĩ cách mạng trải qua những gian khổ, thiếu thốn của cuộc đời người lính.

- Đẹp nhất ở họ là tình đồng chí, đồng đội sâu sắc, thân thiết.

* Tình đồng chí của những người lính (chủ đề chính)

 - Cơ sở hình thành tình đồng chí của những người lính.

+ Tình đồng chí, đồng đội bắt nguồn sâu xa từ sự tương đồng về cảnh ngộ xuất thân nghèo khó.

+ Tình đồng chí được nảy sinh từ sự cùng chung nhiệm vụ, sát cánh bên nhau trong chiến đấu.

+ Tình đồng chí, đồng đội nảy nở và trở thành bền chặt trong sự chan hoà, chia sẻ mọi gian lao cũng như niềm vui, đó là mối tình tri kỉ của những người bạn chí cốt.

 - Biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí.

+ Đồng chí, đó là sự cảm thông sâu xa những tâm tư, nỗi lòng của nhau.

+ Đồng chí là cùng nhau chia sẻ những thiếu thốn, gian khổ của cuộc đời người lính.

+ Tình cảm gắn bó sâu nặng “tay nắm lấy bàn tay” cử chỉ mà nhữngngười lính như được tiếp thêm sức mạnh vượt qua mọi gian khổ.

  + Vẻ đẹp của tình đồng chí: “Đêm nay rừng hoang sương muối....Đầu súng trăng treo”

	
	Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật)
	* Hình ảnh những chiếc xe không kính:

- Hình ảnh độc đáo “ Những chiếc xe không kính” là một hình ảnh thực, bom đạn chiến tranh đã làm cho những chiếc xe biến dạng.

- Là một hình tượng thơ độc đáo của thời chiến tranh chống Mĩ.

* Hình ảnh những chiến sĩ lái xe.

- Tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm coi thường gian khổ hiểm nguy.

 + Ung dung, hiên ngang.

 + Thái độ bất chấp khó khăn gian khổ, hiểm nguy.

- Tâm hồn sôi nổi, tình đồng chí, đồng đội gắn bó thân thiết.

 + Tác phong rất lính, sôi nổi, nhanh nhẹn, tinh nghịch, lạc quan yêu đời. 

 +  Gắn bó thân thiết như anh em một nhà: Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy.

- ý chí quyết tâm chiến đấu vì giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ Quốc.

	
	Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận)
	* Cảnh biển vào đêm và đoàn thuyền ra khơi ( 2 khổ đầu ).

  - Bức tranh lộng lẫy hoành tráng về cảnh thiên nhiên trên biển.  

  - Đoàn thuyền đánh cá lên đường ra khơi cùng cất cao tiếng hát. 

* Vẻ đẹp của biển cả và của những người lao động ( 4 khổ thơ tiếp )

  - Thiên nhiên bừng tỉnh, cùng hoà nhập vào niềm vui của con người 

  -  Vẻ đẹp lung linh huyền ảo của biển, cảnh đánh cá đêm trên biển.  

  - Bài hát cảm tạ biển khơi hào phóng, nhân hậu, bao dung.   

  - Không khí lao động với niềm say mê, hào hứng, khoẻ khoắn, thiên nhiên đã thực sự hoà nhập vào nhau, hỗ trợ cho nhau, tạo thành sức mạnh trong cuộc chinh phục biển cả.

* Cảnh đoàn thuyền trở về trong buổi bình minh ( khổ cuối ) 

- Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về sau một đêm lao động khẩn trương. 

- Tiếng hát diễn tả sự phấn khởi của những con người chiến thắng.  

	
	Bếp lửa (Bằng Việt)
	  * Hồi tưởng về bà và tình bà cháu. 

- Sự hồi tưởng bắt đầu từ hình ảnh thân thương về bếp lửa.

- Thời ấu thơ bên bà là một tuổi thơ nhiều gian khổ , thiếu thốn nhọc nhằn 

- Kỉ niệm về bà và những năm tháng tuổi thơ luôn gắn với hình ảnh bếp lửa.                   

- Âm thanh của tiếng chim tu hú.  

 * Những suy ngẫm về bà và hình ảnh bếp lửa.

- Cuộc đời bà  khó nhọc, lận đận , chịu đựng nhiều mất mát.

- Sự tần tảo , đức hy sinh chăm lo cho mọi người của bà.  

- Bếp lửa tay bà nhóm lên mỗi sớm mai là nhóm lên niềm yêu thương, niềm vui sưởi ấm, san sẻ và còn “ Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ”; ngọn lửa bà nhen là ngọn lửa của sức sống, lòng yêu thương và niềm yêu thương bất diệt.

* Nỗi nhớ mong của người cháu đối với bà cũng là đối với gia đình, quê hương và đất nước.

- Cuộc sống sung sướng đầy đủ và tràn niềm vui.

- Không nguôi quên những năm tháng tuổi thơ ở với bà và tình cảm ấm áp của bà với lòng biết ơn...  

	
	Ánh trăng (Nguyễn Duy)
	* Hình ảnh vầng trăng trong cảm xúc của tác giả.

- Vầng trăng là một hình ảnh của thiên nhiên tươi mát, một vẻ đẹp bình dị và vĩnh hằng của vũ trụ.

- Trăng là người bạn tri kỉ của thời thơ ấu và những ngày chiến đấu ở rừng 

- Hoàn cảnh sống thay đổi, con người quen với tiện nghi hiện đại, điện đã làm lu mờ ánh trăng, trăng trở thành người dưng qua đường. 

- Bất ngờ đèn điện tắt, vầng trăng đột ngột hiện ra qua ô cửa sổ, đánh thức bao kỉ niệm tưởng đa lãng quên trong lòng người, khiến cho con người cảm thấy “rưng rưng” một nỗi nhớ khắc khoải và da diết đối với quá khứ bình dị, mộc mạc mà thiêng liêng. 

* Suy tư của tác giả mang ý nghĩa nhân sinh sâu sắc.

- Vầng trăng không chỉ đơn giản là vầng trăng thiên nhiên mà nó đã trở thành một biểu tượng cho những gì thuộc về quá khứ của con người.

 - Bước qua thời chiến tranh, sống trong cảnh hoà bình, cuộc sống của con người đổi thay, ngập chìm trong hạnh phúc,

 không ít người đã vô tình lãng quên quá khứ.

- Trong khoảnh khắc hiện tại, hình ảnh vầng trăng đột ngột xuất hiện trong đêm điện tắt đã đánh thức trong tâm hồn con người bao kỉ niệm...

- Con người ngỡ ngàng đến thảng thốt, rồi rưng rưng hoài niệm, để đọng lại cuối cùng là nỗi niềm day dứt, ân hận: “giật mình” soi lại mình, suy ngẫm về quá khứ, cần sống có trách nhiệm với quá khứ, về hiện tại, về sự vô tình vô nghĩa đáng trách giận. 

- “Giật mình” nhắc nhở không được phép lãng quên quá khứ, cần có trách nhiệm với quá khứ, coi quá khứ là điểm tựa cho hiện tại, lấy quá khứ để soi vào hiện tại. Sống thuỷ chung, nghĩa tình với quá khứ. Đó là một đạo lí truyền thống của dân tộc Việt Nam: đạo lí thuỷ chung, ân tình, nghĩa tình.

	
	Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Nguyễn Khoa Điểm)
	* Khúc ca thứ nhất là tiếng ru khi mẹ địu con giã gạo.

- Trái tim yêu thương mênh mông của người mẹ nghèo.  

-  Hạt gạo hậu phương, hạt gạo của mẹ nặng tình nặng nghĩa. 

* Khúc ca thứ hai là tiếng ru khi mẹ tỉa bắp trên núi Ka-lưi. 

- Người mẹ cần cù và đảm đang vừa địu con, vừa làm rẫy.

- Tình yêu thương, niềm tự hào của mẹ đối với cu Tai 

- Mẹ nhân hậu, lòng mẹ bao la mang nặng tình làng nghĩa xóm.

* Khúc ca thứ 3 là khúc ca chiến đấu.

-  Cả gia đình mẹ cùng ra trận, mang tầm vóc anh hùng. 

- Mẹ địu con ra trận, đi tiếp tế, đi tải đạn vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

* Giấc mơ tình thương, giấc mơ về ấm no, hạnh phúc, giấc mơ chiến thắng-> tình yêu quê hương đất nước, ý chí chiến đấu cho độc lập tự do và khát vọng thống nhất nước nhà.

	
	Làng- Kim Lân

(Nhân vật ông Hai)
	*  Ông Hai là người nông dân cần cù chất phác, tình tình xởi lởi, vui chuyện: Ông hay lam hay làm, hay kể về làng 

* Là người yêu làng thiết tha, mặn mà, sâu sắc gắn với tình yêu nước và tình cảm kháng chiến.

+ Tự hào, hãnh diện về làng: thường xuyên khoe làng cho đỡ nhớ, thường xuyên quan tâm đến làng, nghĩ đến những ngày hoạt động kháng chiến giữ làng cùng anh em. 

+ Quyết tâm kháng chiến, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của cụ Hồ, không muốn rời làng đi tản cư.

+ Oán giận, đau khổ khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc: bẽ bàng, đau đớn; ông xấu hổ, tủi thân, lúc nào cũng lo lắng, chột dạ, nơm nớp; thù làng; trò chuyện với đứa con nhỏ vợi bớt nỗi khổ đau, trút gánh nặng mặc cảm và để thổ lộ tình yêu cách mạng.

+ Vui mừng phấn khởi khi nghe tin làng được minh oan: mặt vui tươi, rạng rỡ hẳn lên, mua quà cho con; lật đật sang nhà ông Thứ, đi lên nhà trên, bỏ đi nơi khác, múa cái tay lên mà khoe nhà ông bị đốt, làng ông bị cháy-> thà mất mát, hi sinh để đánh đổi danh dự cho làng.

 -> Ông hai tiêu biểu cho hình ảnh người nông dân Việt Nam yêu làng, tình yêu ấy gắn bó và thống nhất với tình yêu nước và tình cảm kháng chiến trong buổi đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

	
	Lặng lẽ Sa Pa- Nguyễn Thành Long

( Nhân vật Anh thanh niên)
	* Anh là người sống và làm việc trong một hoàn cảnh đặc biệt:

- Là “người  cô độc nhất thế gian”: sống một mình trên đỉnh Yên Sơn, quanh năm suốt tháng sống giữa “bốn bề chỉ cây cỏ và mây mù lạnh lẽo”, cô đơn đến mức “thèm người” quá phải kiếm kế dừng xe qua đường để được gặp người.

- Công việc của anh là “làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu”, công việc đòi hỏi phải tỉ mỉ, chính xác “đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, chấn động mặt đất”  

  * Anh là người có tinh thần trách nhiệm và say mê với công việc.

- Luôn say mê công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình bởi anh ý thức được công việc mình làm giúp ích cho sản xuất và chiến đấu của Tổ Quốc. 

- Kiên trì không ngại gian khổ, khó khăn mặc dù sống trong hoàn cảnh đặc biệt: làm việc một mình trên núi cao, gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. 

- Thạo việc và làm việc một cách tỉ mỉ và chính xác: không nhìn máy cháu nhìn gió lay lá, nhìn sao trời có thể nói được mây, tính được gió. 

* Là người giản dị, khiêm tốn, lặng lẽ cống hiến cho đất nước, cho cuộc đời.

+ Sống giản dị “Cuộc đời riêng của anh thanh niên thu gọn lại một góc trái gian với chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách”.

+ Sống với lí tưởng và hoài bão phục vụ đất nước” “...khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi  một mình được?    

+ Khiêm tốn không để cho hoạ sĩ vẽ mình và giới thiệu những con người lao động khác

* Là người có tâm hồn nhạy cảm, trong sáng và có cuộc sống hết sức phong phú.

+ Luôn cởi mở, chân thành, quan tâm, chu đáo với mọi người: tặng vợ bác lái xe củ tam thất, tặng hoa cho cô gái, biếu mọi người làn trứng để ăn trưa-> tấm lòng nhân hậu.

+ Tổ chức cuộc sống ngăn nắp, phong phú: đọc sách, trồng hoa, nuôi gà...

-> Anh là người tiêu biểu cho những con người lặng lẽ cống hiến cho đất nước ở miền lặng lẽ Sa Pa, là hình ảnh tốt đẹp của thế hệ trẻ- những con người mới trong công cuộc xây dựng đất nước.

	
	Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)
	*Nhân vật bé Thu.

-   Kính yêu, tôn thờ người cha của mình.

+ Lạ lùng, sợ hãi và xa lạ đối với người cha: nghe gọi con bé giật mình, tròn xoe mắt nhìn, ngơ ngác, lạ lùng, tái mặt đi, vụt chạy và thét lên.

+ Kiên quyết không chịu nhận ba vì Thu đã khắc ghi trong lòng hình ảnh về ngươì cha trong tấm hình.

- Tình yêu cha sâu sắc và mãnh liệt.

+ Giữ mãi hình ảnh về người cha đẹp và hoàn hảo nên quyết không gọi “ba”, nói trổng, hất trứng cá, cự tuyệt, xa lánh cha.

+ Nằm im, lăn lộn, thở dài khi nghe bà ngoại lí giả.

+ Lặng lẽ đứng ở góc nhà, đôi mắt buồn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa.

+ Cất tiếng gọi ba như xé ruột: “ Ba...a...a...ba”. Tiếng gọi “ba” như thét sau 3 ngày, sau 8 năm kìm nén trong lồng ngực, trong trái tim chan chứa tình yêu thương, là tiếng gọi ba lần đầu và cũng là lần cuối cùng- thật cảm động và đau đớn.

+ Hôn cha cùng khắp, hôn lên cả vết thẹo trên mặt ba, vết thẹo - thủ phạm gây nghi ngờ, chia rẽ tình cảm cha con, vết thương chiến tranh.

- Là cô bé ngây thơ, ương ngạnh, cúng cỏi. mạnh mẽ và sâu sắc.

+ Sự ngây thơ, chân thành của đứa bé 8 tuổi, đứa trẻ Nam bộ trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt.

+ Dứt khoát, rạch ròi, quyết liệt: nhất quyết không gọi “ba”, phản ứng mạnh mẽ...

+ Kiêu hãnh về một tình yêu, niềm tự hào dành cho người cha của mình, người cha chụp hình chung với má.

+ Tận hưởng một cách vồ vập, hối tiếc cái tình cha con máu mủ trong giờ phút ngắn ngủi lúc chia tay.

* Nhân vật ông Sáu: Là người cha thương yêu con vô cùng.

- Ông háo hức, chờ đợi giây phút được gặp con và khao khát được nghe tiếng gọi “ba” của đứa con. 

+ Cái tình cha con cứ nôn nao trong con người anh, không chờ xuồng cập bến anh nhún chân nhảy thót lên, anh bước vội vàng những bước dài, vừa bước vừa khom lưng đưa tay đón chờ con.

+ Anh mong được nghe một tiếng gọi “ba” của con bé, những con bé chẳng bao giờ chịu gọi.

- Tìm đủ mọi cách để gần gũi con, thương yêu con.

+ Suốt ngày anh chẳng đi đâu xa, lúc nào cũng vỗ về con.

+ Anh ngồi im giả vờ không nghe chờ nó gọi “ Ba vô ăn cơm”

+ Trong bữa cơm, anh gắp trứng cá cho con.

- Hụt hẫng, đau khổ khi con không nhận mình là cha.

+ Anh không ghìm nổi xúc động, vết thẹo dài bên má đỏ ửng, giần giật, giọng lặp bặp, run run; Ba đây con...

+ Anh đứng sững, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại, hai tay buông xuống như bị gãy.

+ Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ lắc đầu cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được nên phải cười vậy thôi.

- Bực mình trước sự thái quá của bé Thu, quá thương con ông không ồim nổi  cảm xúc  và đã đánh con: Giạn qua không kịp suy nghĩ, anh vung tay đánh vào mông con bé và hét lên: - Sao mày cứng đầu quá vậy, hả?

- Hạnh phúc tột cùng, nhớ thương tột độ khi con nhận ra anh là “ba” trong tiếng thét; anh ôm con “rút khăn lau nước mắt rồi hồn lên mái tóc con”

- Vào chiến trường:

+ Hối hận, day dứt vì đánh con.

+ Dồn toàn bộ niềm say mê, tình yêu thương để làm chiếc lược cho con, anh khắc lên chiếc lược dòng chữ” Yêu nhớ tặng Thu, con của ba” dòng chữ chứa bao nhiêu tình cảm sâu nặng của người cha.

+ Trước khi hy sinh, ông nhờ bạn mình chuyển cây lược đến cho bé Thu. Chiếc lược là biểu tượng của tình phụ tử, là chiếc lược yêu thương.


TÁC GIẢ TRUNG ĐẠI
	Tác giả
	Tiểu sử
	Đặc điểm, phong cách sáng tác.
	Tác phẩm chính

	Nguyễn Dữ
	Sống ở thế kỉ 16, thời kì chế độ phong kiến đang từ đỉnh cao của sự thịnh vượng cuối TK 15, bắt đầu lâm vào tình trạng loạn lạc suy yếu.  Thi đậu cử nhân, ra làm quan một năm rồi lui về sống ẩn dật ở quê nhà nuôi mẹ già, đóng cửa viết sách.
	- Là nhà văn lỗi lạc, là học trò xuất sắc của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

 - Là người mở đầu cho dòng văn xuôi Việt Nam, với bút lực già dặn, thông minh và tài hoa.
	Truyền kì mạn lục: viết bằng chữ Hán; ghi chép tản mạn những truyện kì lạ được lưu truyền.

	Phạm Đình Hổ
	- Sinh 1768, mất 1839; tên chữ là Tùng Niên hoặc Bình Trực, hiệu Đông Dã Tiều. Quê Đan Loan- Đường An- Hải Dương (nay là Nhân Quyền- Bình Giang- Hải Dương); Sinh ra trong một gia đình khoa bảng, cha từng đỗ cử nhân, làm quan dưới triều Lê.
	Là một nho sĩ sống trong thời chế độ phong kiến đã khủng hoảng trầm trọng nên có tư tưởng muốn ẩn cư và sáng tác những tác phẩm văn chương, khảo cứu về nhiều lĩnh vực: văn học, triết học, lịch sử, địa lí…
	-Vũ trung tuỳ bút (Tuỳ bút viết trong những ngày mưa)- Tác phẩm chữ Hán, được viết đầu thế kỉ 19.

-  Tang thương ngẫu lục.

	Ngô gia văn phái
	Một nhóm các tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai tỉnh Hà Tây. Trong đó có hai tác giả chính là Ngô Thì Chí (1758- 1788) làm quan dưới thời Lê Chiêu Thống và Ngô Thì Du (1772- 1840) làm quan dưới thời Nguyễn.
	 Là dòng họ nổi tiếng về khoa bảng và làm quan.
	Hoàng Lê nhất thống chí (tác phẩm viết bằng chữ Hán ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh trả lại Bắc Hà cho vua Lê)

	Nguyễn Du
	- Tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên (1765- 1820), quê ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

- Ông sinh ra trong một gia đình quí tộc có nhiều đời làm quan và có truyền thống văn học, cha ông là Nguyễn Nghiễm làm đến chức tể tướng. Bản thân ông cũng thi đậu tam trường và làm quan dưới triều Lê và Nguyễn. Có cuộc đời từng trải, từng chạy vào Nam theo Nguyễn Ánh, bị bắt giam rồi được thả. Khi làm quan dưới triều Nguyễn được cử làm chánh sứ đi Trung Quốc 2 lần, nhưng lần thứ 2 chưa kịp đi thì bị bệnh mất tại Huế.
	Là người có kiến thức sâu rộng, am hiểu văn hoá dân tộc và văn chương Trung Quốc. Cuộc đời từng trải, đi nhiều, tiếp xúc nhiều đã tạo cho Nguyễn Du một vốn sống phong phú và niềm cảm thông sâu sắc với những đau khổ của nhân dân. Nguyễn Du là một thiên tài văn học, là đại thi hào dân tộc, là danh nhân văn hoá thế giới và là một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn.
	- Tác phẩm chữ Hán: Thanh Hiên thi tập, Bắc hành tạp lục, Nam trung tạp ngâm.

- Tác phẩm chữ Nôm: Truyện Kiều, Văn chiêu hồn, Văn tế sống hai cô gái Trường Lưu…..

	Nguyễn Đình Chiểu
	Sinh 1822 mất 1888, quê cha ở Phong Điền- Thừa Thiên Huế, quê mẹ ở làng Tân Khánh, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định (nay là TP Hồ Chí Minh). Xuất thân từ một gia đình quan lại nhỏ, cuộc đời ông gặp nhiều bất hạnh, khổ đau nhưng với ý chí và nghị lực mạnh mẽ, sống vươn lên số phận, có ích cho đời.
	- Là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm. Ông là nhà thơ lớn của dân tộc, nhà thơ yêu nước.

- Thơ văn của ông mang phong cách của người dân Nam Bộ, là vũ khí chiến đấu sắc bén.
	Dương Từ - Hà Mậu, Truyện Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Văn tế Trương Định…
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